
Tóm tắt Báo cáo nghiên cứu khả thi 

Dự án: xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm từ chất dẻo 
của công ty TNHH MTV Nhựa Thiếu niên Tiền phong miền trung 

1. Mục tiêu của dự án 

Mở rộng tăng trưởng quy mô công ty, tăng cường thị phần của công ty tại khu 

vực miền Trung, cạnh tranh lành mạnh để tiếp tục khẳng định vị thế của công ty trên 

thị trường để duy trị vị thế là đơn vị dẫn đầu ngành Nhựa Việt Nam. 

Tăng lợi nhuận cho công ty thông qua việc tiết kiệm chi phí vận chuyển sản 

phẩm từ Hải phòng vào miền Trung và tận dụng chính sách ưu đãi thuế của Nhà 

nước đối với các khu Kinh tế. 

Giảm thời gian giao hàng cho khách. 

Hỗ trợ Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong trong những thời điểm thiếu 

hàng do thiếu điện hoặc tăng trưởng đột biến nhu cầu của thị trường. 

2.  Lựa chọn hình thức đầu tư 

 Hình thức đầu tư được lựa chọn là thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên mang tên Công ty TNHH một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiền phong 

Miền Trung do Công ty CP Nhựa TNTP góp vốn 100%. 

 Hình thức đầu tư này có ưu điểm: 

+ Bảo toàn lợi ích của công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong do miền Trung 

đã là thị trường hiện tại của công ty. 

+ Phát huy được lợi thế của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong: Là 

doanh nghiệp Nhựa hàng đầu Việt Nam, có năng lực về tài chính, kỹ thuật, 

công nghệ trong việc sản xuất ống nhựa, có thương hiệu rất tốt trong thị trường 

ống nhựa. 

3.  Lựa chọn địa điểm xây dựng 

- Với mục tiêu cung cấp sản phẩm cho các tỉnh miền Trung để tiết kiệm chi phí 

vận chuyển và tận dùng các chính sách ưu đãi thuế của Chính Phủ, Công ty sẽ đặt 

tại Khu Công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An. Đây là 

trung tâm của khu vực miền Trung tính từ Thanh Hóa đến Đã Nẵng.  

- Khu kinh tế Đông Nam (KKT Đông Nam) có điện tích 18.826,47ha trên địa 

bàn 18 xẽ, phường thuộc 2 huyện Nghi Lộc, Diễn Châu và thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ 

An. KKT này cách Thủ đô Hà Nội 290km, cách đường Hồ Chí Minh 45km theo quốc 

lộ 7, cách cửa khẩu Thanh Thủy 80km, sang Viêng Chăn Lào khoảng 250km. 

- Đặc biệt KKT Đông Nam nằm tiếp giáp với Thị xã Cửa Lò và vùng mở rộng 

thành phố Vinh là trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ, cách sân bay 

Vinh 7km, có quốc lộ 1A đi qua suốt chiều dài KKT, có Cảng biển Cửa Lò với công 
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suất 3,5 triệu tấn/năm. Với vị trí địa lý thuận lợi, trong tương lai KKT Đông Nam Nghệ 

An sẽ trở thành đầu mối kinh tế quan trọng của tỉnh Nghệ An, cửa ngõ giao lưu quan 

trọng, có những mối liên hệ nhiều mặt của vùng Bắc Trung Bộ, Trung Lào và vùng 

Đông Bắc Thái lan; gần đảo Hải Nam, cửa ngõ xâm nhập vào các tỉnh ven biển Đông 

Nam Trung Quốc. 

- Tỉnh Nghệ An có dân số trên 3,1 triệu người, trong đó có 1,5 triệu người trong 

độ tuổi lao động. Nghệ An cũng là tỉnh có nhiều tài nguyên khoáng sản quý hiếm như 

đá vôi trắng là nguyên liệu đầu vào của ngành sản xuất ống nhựa. 

- Các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được hưởng các ưu 

đãi áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và các Khu 

kinh tế theo quy định của luật đầu tư, luật thuế thu nhập và các quy định khác của 

pháp luật hiện hành. 

- Về chính sách thuế: Các dự án đầu tư vào Khu kinh tế được hưởng mức thuế 

suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% áp dụng trong 15 năm kể từ khi dự án bắt đầu 

hoạt động kinh doanh; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi các 

thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo; hưởng các ưu đãi về các loại 

thuế khác áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Các 

dự án trong Khu kinh tế Đồng Nam được miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm, kể từ khi 

bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm 

phải nhập khẩu mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu 

chuẩn chất lượng. Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao 

làm việc tại khu kinh tế. 

- Chính sách về đất đai: Giá thuê đất bằng giá thuê đất sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp do UBND tỉnh Nghệ An quy định tại thời điểm thuê đất công chi phí 

đầu tư  xây dựng hạ tầng trong khu kinh tế do ngân sách nhà nước đầu tư được phân 

bổ theo hình thức khấu hao tài sản cố định trong thời hạn 25 năm. Các dự án đầu tư 

trong Khu kinh tế được miễn giảm tiền thuê đất áp dụng đối với địa bàn có điều kiện 

kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP 

ngày 14/11/2005 của Chính Phủ: miễn giảm 11 năm đối với tất cả các dự án đầu tư 

vào Khu kinh tế. 

4.  Nội dung kinh doanh 

4.1. Sản xuất các sản phẩm 

 Công ty mới sẽ đáp ứng toàn bộ dòng sản phẩm ống nhựa u.PVC, PE, PPR 

mà hiện nay Công ty CP Nhựa TN Tiền Phong đang cung cấp cho thị trường. Cụ thể 

như sau: 

- ống nhựa u.PVC từ ∅21-∅315 mm 

- ống nhựa PE từ ∅20-∅160 mm 

- ống nhựa PPR từ ∅20-∅160 mm 
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Quá trình đầu tư sản xuất sẽ được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 đầu tư nhà 

xưởng và thiết bị đáp ứng công suất 13.000 tấn/năm; giai đoạn 2 thêm 7.000 

tấn/năm. Tổng công suất nhà máy 20.000 tấn/năm. 

4.2. Kinh doanh 

 - Công ty CP Nhựa TNTP (công ty mẹ) uỷ quyền cho Công ty TNHH MTV 

Nhựa TNTP miền Trung (công ty con) bán sản phẩm của mình tại thị trường Miền 

Trung như phụ tùng các loại, các cỡ ống lớn mà công ty Miền Trung không sản xuất 

và các sản phẩm khác. 

 - Kinh doanh nguyên liệu Nhựa và Hóa chất . 

Mục tiêu kinh doanh của Công ty 

Sản phẩm 2014 2015 2016 2017 2018 ≥≥≥≥ 2019 

ống u.PVC (tấn) 6250 8300 10400 10400 10400 15.700 

Doanh thu ống u.PVC (tỷ đ) 218 291 363 363 363 363 

ống PE 1400 1850 2300 2300 2300 3450 

Doanh thu ống PE (tỷ đ) 71 95 119 119 119 119 

ống PP-R 350 460 576 576 576 850 

Doanh thu ống PPR (tỷ đ) 22 30 37 37 37 37 

Tổng cộng sản lượng (tấn) 8000 10.610 13.276 13.276 13.276 20.000 

Tổng cộng doanh thu (tỷ đ) 311 416 519 519 519 519 

5. Vốn điều lệ:120 tỷ VNĐ 

6.  Lựa chọn thương hiệu sản phẩm 

 Lô gô và thương hiệu “Nhựa Tiền Phong” hiện nay là một thương hiệu có uy tín 

cao trên cả nước. Vì vậy lô gô và thương hiệu sản phẩm của công ty sẽ lấy thương 

hiệu của “Nhựa Tiền Phong”. Công ty mẹ sẽ làm văn bản pháp lý cho phép công ty 

con sử dụng lô gô và thương hiệu của mình. 

7. Lựa chọn máy móc thiết bị 

Thiết bị sản xuất được đầu tư thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 công suất 13.000 

tấn/năm sẽ được sử dụng chủ yếu các thiết bị còn dư công suất của Nhà máy tại Hải 

Phòng; giai đoạn 2: 7.000 tấn/năm sẽ được đầu tư thiết bị mới.  

 



 
4 

Các thiết bị chính sẽ chuyển vào Miền Trung (giai đoạn 1) 

TT Tên thiết bị 

Số lượng (cái) Năng suất 

(kg/h) 

Năng suất 

năm (kg/năm) 

 Giai đoạn 1      

I Thiết bị SX ống u.PVC      

1 Máy ép đùn Agros 93 1 600 3,456,000 

2 Máy ép đùn 60KR 2 300 3,456,000 

3 Máy ép đùn 50KK 3 200 3,456,000 

II Thiết bị SX ống PE và PPR    10,368,000 

1 Dây chuyền Monos45 2 250 2,880,000 

III Các thiết bị phụ trợ     

1 

Hệ thống máy trộn 750 lít (gồm 

máy hút bột lên phễu, máy trộn 

nóng, trộn nguội, xyclon chứa 

bột, máy hút bột lên máy đùn) 

3 864 13,063,680 

8. Tổ chức quản lý và bố trí lao động 

8.1. Sơ đồ quản lý 
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8.2. Nhân lực 

Để đảm bảo công ty nhanh chóng hoạt động hiệu quả dự kiến công ty CP 

Nhựa TN Tiền phong sẽ cử người vào nắm giữ các vị trí chủ chốt như: giám đốc, phó 

giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng ban, quản đốc phân xưởng và khoảng 30 

thợ lành nghề bao gồm cả thợ cơ khí và thợ công nghệ. Các vị trí lao động phổ thông 

sẽ tuyển lao động tại địa phương. Công nhân ở vị trí giản đơn có thể sử dụng lao 

động thời vụ. 

Dự kiến nhu cầu lao động phục vụ cho dự án 

ĐVT: người 

Lao động 2014 2015 Từ năm 2016 

Tổng số 118 188 192 

9. Các yếu tố đầu vào và giải pháp đảm bảo 

Để sản xuất ống nhựa u.PVC, PE, PPR cần các loại nguyên sau: 

- Nguyên liệu nhựa PE, PPR được lựa chọn của các nhà cung cấp Hàn Quốc và 

Arap Xeut. 

- Nhựa PVC được mua của 2 doanh nghiệp sản xuất trong nước là TPC VINA và 

Nhựa Phú Mỹ. Ngoài ra có thể nhập khẩu từ Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan,… 

- Các chất ổn định cho nhựa PVC được nhập khẩu từ Malaysia và Singapore. 

- Cacbonat Canxi dùng nguồn từ nhà máy Hóa chất Tràng Kênh tại Hải Phòng 

và có thể tìm kiếm các nguồn khác trong tỉnh Nghệ An vì tại đây đã có một số 

công ty sản xuất mặt hàng này. 

Như vậy phần lớn nguyên liệu được nhập khẩu từ các nước trong khối ASEAN 

nên chi phí vận chuyển tương đối thấp, thời gian giao hàng đảm bảo và có được ưu 

đãi về thuế nhập khẩu. Các đối tác nhập khẩu nguyên liệu đều là các đối tác đã có 

quan hệ lâu dài với công ty CP Nhựa TN Tiền Phong. 

Công ty sẽ áp dụng hình thức dự trữ hệ thống điểm đặt hàng cho tất cả các 

loại nguyên liệu của công ty. Công ty sẽ tiến hành đặt hàng khi lượng hàng trong kho 

giảm xuống một mức nhất định nào đó (điểm dự trữ báo động). Điểm dự trữ báo động 

được xác định dựa trên thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận hàng. Đối với các loại 

nguyên liệu của công ty thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận hàng thường là 30 

ngày. Tuy nhiên để đảm bảo sản xuất ổn định công ty dự trữ thêm một lượng dự trữ 

bảo hiểm bằng nhu cầu nguyên liệu trong 15 ngày. Như vậy điểm dự trữ báo động sẽ 

bằng nhu cầu nguyên liệu của 45 ngày. 

10. Cơ sở hạ tầng 

10.1. Hệ thống giao thông 
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 Nhà máy nằm trong khu công nghiệp có đường giao thông thuận lợi. 

10.2. Nguồn điện 

 Công ty chỉ dùng loại năng lượng duy nhất là năng lượng điện. Điện do khu 

công nghiệp cấp tương đối ổn định. Hiện nay đã có điện tới chân công trình. 

10.3. Nguồn nước 

 Nước dùng cho sản xuất ống nhựa chủ yếu là nước làm lạnh tuần hoàn. Nước 

cấp bổ xung chủ yếu là do tổn thất trong quá trình vận hành. Ngoài ra cũng cần một 

lượng nước cho sinh hoạt của CBCNV. 

 Nước sử dụng là nước do khu công nghiệp cấp. Nguồn nước của khu công 

nghiệp hiện nay còn cách tường nhà máy 500m. Vì vậy cần lắp đặt ngay hệ thống 

đường nước này để có nước phục vụ cho xây dựng và sinh hoạt. 

Để đáp ứng được mục tiêu đầu tư giai đoạn 1 là 13.000 tấn/năm, giai đoạn 2 thêm 

7.000 tấn/năm là 20.000 tấn/năm cần diện tích đất khoảng 43.000m2 để xây dựng 

nhà xưởng và kho bãi. 

11. Phần xây dựng và thi công xây lắp 

Tương ứng với 2 giai đoạn đầu tư thiết bị, nhà xưởng được đầu tư thành 2 giai đoạn: 

giai đoạn 1 (Nhà văn phòng, nhà kho, nhà phân xưởng 1 và các nhà phụ trợ) đáp ứng 

công suất 13.000 tấn/năm; giai đoạn 2 (nhà phân xưởng 2) đáp ứng công suất 7.000 

tấn/năm. Thiết kế của các nhà xưởng được trình bày chi tiết trong thuyết minh thiết kế 

cơ sở.  Dự án nằm trong đất của Khu công nghiệp Nam Cấm nên việc đền bù giải 

phóng mặt bằng đã được Ban quản lý khu công nghiệp thực hiện. 

Dự kiến nhà xưởng và công trình xây dựng 

TT Công trình xây dựng 
Diện tích 

(m2) 

Đơn giá   

(VN§/m2) 

Tổng giá         

(VN§) 

 Giai đoạn 1Giai đoạn 1Giai đoạn 1Giai đoạn 1      69,824,250,00069,824,250,00069,824,250,00069,824,250,000 

1 Nhà văn phòng 900 5,000,000 4,500,000,000 

2 Nhà sản xuất PX1 8,568 4,000,000 34,272,000,000 

3 BÓ nưíc và hệ thống hào rãnh     1,500,000,000 

4 Nhà máy lạnh, nhà máy nén khí, trạm điÖn 150 3,000,000 450,000,000 

5 Nhà nghiền phế liệu 300 3,000,000 900,000,000 

6 Giá chứa ống: Loại kết cấu tạm có mái che 2,160 1,000,000 2,160,000,000 

7 Đường giao thông nội bộ (đường loại 1),  4,500 1,000,000 4,500,000,000 

8 Tường rào, nhà bảo vệ, cổng 900   3,500,000,000 

9 
Hệ thống cấp nước, tho ţ nước, thông tin viễn thông 

(tạm tÝnh theo m2 hạ tầng); Ống do A cấp 
23,207 75,000 1,740,525,000 
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10 
Hệ thống phòng cháy chữa cháy: tạm tính 

theo m2 mặt bằng hạ tầng; Ống do A cấp 
23,207 20,000 464,140,000 

11 Nhà ăn, nhà tắm, nhà vệ sinh 250 5,000,000 1,500,000,000 

12 
Trang bị nội thất văn phòng: Tạm tính theo m2 

xây dựng 
900 500,000 450,000,000 

13 Nhà thay ca công nhân 468 5,000,000 2,340,000,000 

14 Bãi đỗ xe ô tô con 510 500,000 255,000,000 

15 Nhà để xe đạp, xe máy 200 1,000,000 200,000,000 

 Tổng giá trị xây dựng giai đoạn 1     58,731,665,000 

 Chi phí san lấp mặt bằng 43,812 115,000 5,038,380,000 

 Chi phí thuê đất 43,812 139,534 6,113,250,000 

12. Đánh giá tác động môi trường và hiệu quả xY hội của dự án 

Trên cơ sở phân tích các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng chất 

lượng môi trường tại khu vực dự án và đánh giá tác động môi trường của Dự án tới môi 

trường cho thấy:  

  - Dự án được thực hiện ở địa điểm thuận lợi về giao thông, phù hợp với quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của khu công nghiệp Nam Cấm nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung..  

- Dự án đáp ứng được các nhu cầu về kinh tế kỹ thuật, về xã hội theo hướng phát 

triển chung của đất nước. Đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp của huyện Nghi Lộc  

cũng như của tỉnh Nghệ An. Dự án thực hiện sẽ mang lại hiệu quả xã hội và hiệu quả 

kinh tế cao, góp phần tăng sản lượng sản phẩm công nghiệp, tạo nguồn thu ngân sách 

và phù hợp với chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Dự án tạo công việc ổn định cho khoảng 192 lao động, góp phần vào chương trình 

giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo của địa phương. Các sản phẩm mới có chất 

lượng cao sẽ đóng góp vào ngân sách tỉnh nhà hàng trăm triệu đồng. 

- Dự án không ảnh hướng tới an ninh quốc phòng của địa phương. 

Tác động của việc thực hiện dự án đến các yếu tố Tài nguyên và Môi trường khu 

vực, cụ thể là đối với các dạng tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái là nhỏ. Tác động đối 

tới tài nguyên và môi trường đã được con người sử dụng như cấp điện, cấp nước, giao 

thông vận tải, nông nghiệp, thủy lợi, năng lượng, công nghiệp là không đáng kể. Hoạt 

động của dự án xây dựng cơ sở sản xuất các sản phẩm từ chất dẻo có thể sẽ gây ra 

một số tác động xấu đến môi trường nếu không có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường. Các tác động đó là: 

- Gây ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn, nước thải trong quá trình thi công xây 

dựng kết cấu hạ tầng. 

- Gây ô nhiễm môi trường không khí  và tiếng ồn từ quá trình sản xuất. 

- Gây ô nhiễm môi trường nước, đất do nước thải sinh hoạt 
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 - Gây ô nhiễm môi trường đất do chất thải rắn sinh hoạt.  

Tuy nhiên các tác động xấu tới môi trường khu vực của dự án là không lớn. Chủ 

dự án cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường trong các giai đoạn dự án. 

13. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án 

TT Thời gian Nội dung triển khai 

1 5/2011 - 11/2011 
Tìm hiểu các khu công nghiệp tại miền Trung và lựa 

chọn địa điểm xây dựng 

2 11/2011 -  05/2012 Lập dự ̧ n khả thi và làm thủ tục xin cấp đất với khu công nghiệp 

3 05/2012 -  08/2012 San lấp mặt bằng, xây tường bao 

4 08/2012 - 08/2013 Xây dựng nhà máy 

5 08/2013 - 12/2013 Lắp đặt thiết bị 

6 01/2014 Khánh thành nhà máy đưa vào sản xuất 

                                                                                    

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 Dòng tiền của dự án 
         ĐVT: triệu đồng 

Thành phần Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

1. Giá thiết bị mới và nhà xưởng -119,859                      

2.Gia tăng vốn lưu động   -103,909  -34,636  -34,636  0  0  0  0  0  0  0  

3. Doanh thu   311,726  415,634  519,543  519,543  519,543  519,543  519,543  519,543  519,543  519,543  

4. Chi phí vận hành   240,453  327,349  410,348  405,345  410,348  405,345  410,348  405,345  410,348  405,345  

5. Dòng tiền trước thuế    71,272  88,285  109,194  114,198  109,194  114,198  109,194  114,198  109,194  114,198  

6. Khấu hao   7,796  7,796  7,796  7,796  7,796  7,796  7,796  7,796  7,796  7,796  

7. Lãi vay   18,704  24,938  31,173  31,173  31,173  31,173  31,173  31,173  31,173  31,173  

8. Lợi nhuận trước thuế (5-6-7)   44,772  55,551  70,225  75,229  70,225  75,229  70,225  75,229  70,225  75,229  

9. Thuế thu nhập doanh nghiệp    0  0  0  0  3,511  3,761  3,511  3,761  3,511  3,761  

10. Lợi nhuận sau thuế (8-9)   44,772  55,551  70,225  75,229  66,714  71,467  66,714  71,467  66,714  71,467  

11. Dòng tiền tác nghiệp (10+6+7)   71,272  88,285  109,194  114,198  105,683  110,436  105,683  110,436  105,683  110,436  

12. Vốn lưu động thu hồi                     173,181  

13. Giá trị thanh lý thuần của tbị, nhà xưởng                     58,034  

14. Dòng tiền của dự án (1+2+10) -119,859  -32,636  53,649  74,558  114,198  105,683  110,436  105,683  110,436  105,683  341,652  

15. Hệ số chiết khấu 1  0.8475  0.7182  0.6086  0.5158  0.4371  0.3704  0.3139  0.2660  0.2255  0.1911  

16. Dòng tiền chiết khấu -119,859  -27,658  38,530  45,378  58,902  46,195  40,909  33,177  29,380  23,827  65,278  

17. Dòng tiền chiết khấu luỹ kế -119,859  -147,517  -108,987  -63,609  -4,707  41,488  82,398  115,574  144,954  168,781  234,059  

            

MARR  18%       TM/ hộI ĐỒNG qUảN tRị  

NPV 234,059       Chủ tịch  

IRR 42.04%        (®� ký)   

Thời gian hoàn vốn 4 năm 2 tháng      Trần bá phúc  

 


